


Tuần 35

Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2015
Buổi sáng:


Tập đọc
ôn tập và kiểm tra (Tiết 1)
I.Mục tiêu:
- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, học thuộc lòng.
- Hệ thống hóa 1 số điều cần ghi nhớ về tác giả, thể loại, nội dung chính của các bài tập đọc. 
II.ĐỒ dùng dạy học:
          Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Phiếu học tập.
III.Các hoạt động:
1.Giới thiệu bài:
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
	-Cho HS lên bốc thăm bài đọc (xem bài 2 - 3 em 1 lượt)
	-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS lên kiểm tra thì tiếp nối 1 HS khác lên bốc thăm theo y/c.
- HS đọc trong SGK (hoặc học thuộc lòng) 1 đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu.

	- GV đặt 1 câu hỏi ở đoạn vừa đọc cho HS trả lời.
	
-Đọc và trả lời câu hỏi.

	3.Lập bảng tổng kết :

	-Y/c HS kể tên các bài tập đọc trong 2 chủ điểm Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống.
- GV chia nhóm, phát phiếu cho các nhóm.
	
-Tiếp nối nhau kể.
HS: Đọc yêu cầu của bài và làm bài theo nhóm vào phiếu.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.

	- GV và cả lớp nhận xét, chốt lời giải như (SGV).
	

	4.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 



Toán
ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu 
và tỉ số của hai số đó
I.Mục tiêu:
- Giúp HS rèn kỹ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó”.
II.ĐỒ dùng.
	Bảng nhóm.
III. Các hoạt động dạy - học:
A.Kiểm tra bài cũ.
B.Dạy bài mới.
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn luyện tập.
	+Bài 1.Y/c HS nêu cách tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó sau đó y/c tính và viết số thích hợp vào bảng số.
	
-1 em nêu trước lớp.
-Cả lớp theo dõi.
-Lớp làm vở, 1 em làm bảng.

	-NX, chữa bài của HS.
	

	+Bài 2. Y/c HS nêu cách tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó sau đó y/c tính và viết số thích hợp vào bảng số.
	
-1 em nêu trước lớp.
-Theo dõi và NX.
-1 em làm bảng, lớp làm vở.

	-Y/c HS vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán rồi làm bài.
	
-Lớp làm vở, 1 em làm bảng.

	                Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)
                Số thóc của kho 1 là: 1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)
                Số thóc của kho 2 là: 1350 - 600 = 750 (tấn)
                                                           Đáp số: Kho 1: 600 tấn.
                                                                        Kho 2: 750 tÊn.

	-Chữa bài sau đó y/c HS giải thích.
	

	+Bài 4.Y/c HS đọc đề bài và tự làm bài.
	-Lớp làm vở, 1 em làm bảng nhóm.
-Dán bảng và trình bày.

	             Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)
              Số hộp kẹo là: (56 : 7) x 3 = 24 (hộp)
              Số hộp bánh là: 56 - 24 = 32 (hộp)
                          Đáp số: Kẹo: 24 hộp;   Bánh: 32 hộp.

	-NX và khen ngợi.
	

	+Bài 5: Y/c HS nêu dạng toán sau đó tự làm bài.
	-Lớp làm bài cá nhân vào vở.
-2 HS đọc bài làm của mình trước lớp.
-NX bài làm của bạn.


4.Củng cố , dặn dò:
- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 

Lịch sử
kiểm tra định kỳ lịch sử (Cuối học kỳ II)
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra cuối học kỳ II.
- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành:
1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của nhà trường).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

Buổi chiều:
Kỹ thuật
Lắp ghép mô hình tự chọn ( Tiết 3)
I.Mục tiêu:
- Biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.
- Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kỹ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.
II.ĐỒ dùng dạy học: 
Mô hình SGK.
III.Các hoạt động:
	1.Hoạt động 2: Chọn và kiểm tra các chi tiết.

	
	-Chọn,kiểm tra các chi tiết đúng và đủ.
- Các chi tiết phải xếp theo từng loại vào nắp hộp.

	2.Hoạt động 3: HS thực hành lắp mô hình đã chọn.

	a.Lắp từng bộ phận.
b.Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh:
	

	3.Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của HS:

	- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm:
	-Trưng bày sản phẩm theo nhóm.

	+ Lắp được mô hình tự chọn.
+ Lắp đúng kỹ thuật, đúng quy trình.
          + Lắp mô hình chắc chắn, không bị xộc xệch.

	


- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS .
- GV nhắc HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
	HS: Dựa vào những tiêu chuẩn trên để tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.




-Tháo và cất các chi tiết vào hộp.


4.Củng cố , dặn dò:
-Củng cố nội dung bài. NX tiết học. 
Tiếng Anh
(Giáo viên chuyên ngành soạn - giảng)

	Giáo dục kĩ năng sống

Văn nghệ ca ngợi Bác Hồ
I.Mục tiêu:
  - H/S biết hát các bài hát ca ngợi Bác Hồ.
  - Rèn kĩ  năng hát hay và kết hợp múa vận động phụ họa.
II.Hoạt động dạy học:
1.G/V nêu ý nghĩa lịch sử ngày 19/5.
19 tháng 5, một trong những ngày in dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí nhân dân Việt Nam vì đó là ngày sinh người con vĩ đại nhất của dân tộc: Bác Hồ. 
Cụ thân sinh ra Người là Nguyễn Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929). Đỗ phó bảng năm 1901, bị ép làm quan, nhưng vốn có tinh thần yêu nước và khẳng khái, cụ Nguyễn Sinh Sắc bị chúng cách chức. Cụ vào Nam Kỳ làm nghề bốc thuốc, sống thanh bạch cho đến lúc qua đời.
Thân mẫu của Người là cụ Hoàng thị Loan (1868-1900), là người phụ nữ trung hậu, đảm việc, chịu thương, chịu khó nuôi con.
Sau 30 năm xa tổ quốc, mùa xuân 1941 Người trở về Pác Bó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo công cuộc đấu tranh chống Nhật Pháp, phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, mở ra thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945.
Từ đó cho đến khi Người qua đời (3-9-1969) Người đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến, đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội, thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của dân tộc.
Nếu như năm 1911, dân tộc Việt Nam có Anh Ba- người phụ bếp trên tàu, năm 1920 có Nguyễn ái Quốc- người Cộng sản, thì từ ngày 2-9-1945 nhân dân Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- và ngày nay, một cách chung nhất, kính yêu nhất, chúng ta có Bác Hồ của Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 19 tháng 5! Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá khứ cũng như trong tương lai, mãi mãi là một trong những ngày vui nhất của dân tộc Việt Nam, ngày hướng về một lẽ sống cao đẹp nhất của con người.	
2.H/S thực hành biểu diễn các bài hát mang chủ đề ca ngợi Đảng và Bác Hồ.
	- Y/c HS kể tên các bài hát ca ngợi đảng, Bác Hồ...

- Y/c HS hát cá nhân từng bài hát mình chọn.


- Mỗi tổ lên trình diễn một tiết mục đã chuẩn bị trước.
- Y/c HS đánh giá và lựa chọn tiết mục hay.
	- H/S nối tiếp nhau kể tên các bài hát: Bác Hồ một tình yêu bao la, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, .....
- Thực hành biểu diễn cá nhân.
- Lớp cử 3 h/s làm ban giám khảo, ban giám khảo có nhiệm vụ nghe, đánh giá từng bạn biểu diễn.
- Đại diện các tổ lần lượt lên biểu diễn trước lớp.


3.GV tổng kết: 
-Tuyên dương khen thưởng cá nhân và tổ đạt tiết mục hay.
4.Nhận xét tiết học.
	- Y/c HS tập luyện và giờ sau biểu diễn tiếp.         


Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2015
Buổi sáng:
Chính tả
ôn tập và kiểm tra (Tiết 2) 
I.Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
- Hệ thống hóa, củng cố vốn từ và kỹ năng dùng từ thuộc 2 chủ điểm “Khám phá thế giới và Tình yêu cuộc sống”.
II.ĐỒ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc, phiếu khổ to.
III.Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu:
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
	-Cho HS lên bốc thăm bài đọc (xem bài 2 - 3 em 1 lượt)
	-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS lên kiểm tra thì tiếp nối 1 HS khác lên bốc thăm theo y/c.
- HS đọc trong SGK (hoặc học thuộc lòng) 1 đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu.

	- GV đặt 1 câu hỏi ở đoạn vừa đọc cho HS trả lời.
	
-Đọc và trả lời câu hỏi.

	3.Hướng dẫn HS làm bài tập:
	

	+ Bài 2: GV giao nhiệm vụ cho HS.

	HS: Đọc yêu cầu và 1/2 số HS thống kê các từ ngữ đã học trong 2 tiết mở rộng vốn từ tuần 29, 30, 33, 34.
-Các nhóm thi làm bài trên phiếu.
-Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

	- GV và cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng nh SGV (T290, 291)
	

	+ Bài 3: 
- GV giúp HS nắm yêu cầu.
	HS: Đọc yêu cầu bài tập.
- 1 em làm mẫu trước lớp, giải nghĩa 1 từ đã thống kê được, đặt câu với từ đó.
VD: Từ “góp vui”: góp thêm, làm cho mọi ngời thêm vui.

	
	- Đặt câu với các từ vừa giải nghĩa..

	-NX, khen ngợi HS.
	


4.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét tiết học.

Toán
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
Giúp HS củng cố về:- Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm 1 thành phần cha biết của phép tính.
- Giải bài toán liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu, hiệu và tỉ số, tổng và tỉ số của 2 số đó.
II.ĐỒ dùng dạy học.
	Bảng nhóm.
III.Các hoạt động dạy học:	
A.Kiểm tra bài cũ: 
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu:
2.Hướng dẫn luyện tập:
	+ Bài 1: Y/c HS sắp xếp các số đo diện tích của các tỉnh theo thứ tự từ bé đến lớn.
-Gọi HS chữa bài, y/c giải thích cách sắp xếp của mình.
	

-So sánh các số đo rồi sắp xếp.

-Chữa bài và giải thích.

	+ Bài 2: Y/c HS tự làm bài.

-Chữa bài.
	-4 em làm bảng, lớp làm vở.
-NX bài làm của bạn.


	+ Bài 3: Y/c HS đọc đề bài và tự làm bài.
	
HS: Tự làm bài vào vở, 2 em lên bảng.

	

a) 	x -  = 


x =  + 

x = 
-NX và khen ngợi HS.
	
b)	x :  = 8

x = 8 
x = 2

	+ Bài 4:Hiệu của 2 số tự nhiên liên tiếp là mấy?
-Y/c HS vẽ sơ đồ rồi giải bài toán.
-Chữa bài và NX.
	
-Là 1.
-Lớp làm vở, 1 em làm bảng.
3 lần số thứ nhất là: 84 - 1 - (1 + 1) = 81
       Số thứ nhất là: 81 : 3 = 27
      Số thứ 2 là: 27 + 1 = 28
      Số thứ 3 là: 28 + 1 = 29
                        Đáp số: ....

	+ Bài 5:Y/c HS đọc đề bài và tự làm bài.
	-Lớp làm vở, 1 em làm bảng nhóm.
-Dán bảng và trình bày.

	 (
Tuổi con
Tuổi bố
?
30 tuổi
?
)Ta có sơ đồ:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



                    Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 1 = 5 (phần)
                    Tuổi con là: 30 : 5 = 6 (tuổi)
                    Tuổi bố là: 30 + 6 = 36 (tuổi)
                  Đáp số: Tuổi con: 6 tuổi. Tuổi bố: 36 tuổi.

	4.Củng cố dặn dò:
- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.



Luyện từ và câu
ôn tập và kiểm tra (Tiết 3)
I.Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
- Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối.
II.ĐỒ dùng dạy học:
	Phiếu viết tên từng bài tập đọc, tranh vẽ cây xương rồng.
III.Các hoạt động dạy - học:
1.Giới thiệu:
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
	-Cho HS lên bốc thăm bài đọc (xem bài 2 - 3 em 1 lượt)
	-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS lên kiểm tra thì tiếp nối 1 HS khác lên bốc thăm theo y/c.
- HS đọc trong SGK (hoặc học thuộc lòng) 1 đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu.

	- GV đặt 1 câu hỏi ở đoạn vừa đọc cho HS trả lời.
	
-Đọc và trả lời câu hỏi.


3.Thực hành viết đoạn văn miêu tả cây cối.
	
	- Đọc nội dung bài, quan sát tranh minh họa trong SGK, ảnh cây xương rồng.

	- Giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài.
	

	
	HS: Viết đoạn văn.
- 1 số HS đọc đoạn văn.

	- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết tốt.
	


4.Củng cố , dặn dò:
- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

Khoa học
ôn tập học kỳ ii
I.Mục tiêu:
Giúp HS củng cố và mở rộng kiến thức về:
- MQH giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh. 
- Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất. 
- Thành phần của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.
 - Vai trò của nước, không khí trong đời sống.
II.ĐỒ dùng dạy học: 
		Tranh minh hoạ SGK. Thẻ có ghi sẵn 1 số chất dinh dưỡng và loại thức ăn.
III.Các hoạt động dạy - học:
A.Kiểm tra bài cũ.
	Điều gì sẽ xảy ra nếu 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt?
B.Bài mới.
1.Giới thiệu: 
2.Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng.
	-Phát phiếu cho từng nhóm.
	-Làm việc nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.

	-Y/c nhóm trưởng đọc câu hỏi, các thành viên trả lời, NX, thư kí ghi KQ.
	
-Đại diện 3 nhóm lên thi.

	
	-1 HS đọc câu hỏi nhóm nào giơ tay trước nhóm đó được quyền trả lời.

	-Thu phiếu thảo luận của từng nhóm.
-NX và KL về câu trả lời đúng.
	

	3.Ôn tập về nước, ánh sáng, không khí và sự truyền nhiệt.

	
	-HS hoạt động nhóm.

	-Giúp đỡ từng nhóm.
	-Đại diện 2 nhóm trình bày.
-Các nhóm khác NX, bổ sung.

	-NX, KL câu trả lời đúng.
	

	-Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?
	-Đặt vào chậu nước lạnh.
-Thổi cho nước nguội.
-Cho thêm đá vào cốc nước.

	4.Thi nói về vai trò của nước, không khí trong đời sống.

	-Chia HS thành 2 đội.
	-1 đội hỏi, đội kia trả lời. Nếu trả lời đúng được quyền hỏi lại đội kia.

	-NX, tổng kết trò chơi.
	


5.Củng cố - dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 

Buổi chiều:
Đạo đức
ôn tập và thực hành kỹ năng cuối học kỳ II
và cuối năm
I.Mục tiêu:
- Củng cố, hệ thống hóa những kiến thức về đạo đức cuối học kỳ II và cuối năm học.
- Rèn luyện các kỹ năng đạo đức đã học.
II.ĐỒ dùng
	Các tình huống cho trò chơi đóng vai.
III.Các hoạt động dạy - học:
1.Giới thiệu:
2.Hướng dẫn ôn tập:
         -Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 nội dung.
	      -N1.Trên đường đi học, do sợ muộn giờ hải rủ Sơn trèo qua dải chắn đi tắt sang bên kia đường cho nhanh. Nếu em là Sơn, khi đó em sẽ nối gì với Hải? Tại sao em lại nói như vậy?
	     -N2.Khi đi qua đường tàu, em thấy 1 số em nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ trên đường ray. Sắp đến giờ tàu chạy qua, em sẽ nói gì với các em nhỏ đó? Vì sao?

	       -N3.Các bạn nam lớp em rủ nhau xé vở để gấp máy bay và phi xuống sân trường. Em sẽ nói gì để các bạn không làm như vậy nữa?
	      -N4.Các bạn nhỏ ở xóm em tổ chức dọn sạch đường làng, ngõ xóm. Em có tham gia cùng với các bạn không? Vì sao?

	
	-Các nhóm thảo luận và đóng vai để tìm ra cách giải quyết tình huống hợp lý nhất.

	-Y/c lần lượt từng nhóm lên đóng vai xử lý tình huống.
-NX, khen ngợi các nhóm.
	-Đại diện các nhóm lên đóng vai.
-Bình chọn nhóm xuất sắc nhất.


4.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài.. Nhận xét giờ học.
Luyện tiếng việt
ôn tập về từ ghép và từ láy
I.Mục tiêu:
1.Củng cố 2 cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt.
2.Biết vận dụng những kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó.
II.Đồ dùng dạy học: 
Vở bài tập trắc nghiệm.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ
	Thế nào là từ ghép? Thế nào là từ láy?
B.Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Nội dung
	Bài 1.Chia các từ ghép sau thành hai cột: bánh rán, bánh kẹo, bánh chưng, bánh dẻo, bánh nướng, quà bánh, đường bộ, đường thủy, cầu đường, ruộng đồng, ruộng bậc thang, làng xóm, làng nghề, núi Tam Đảo, núi non.
		Từ ghép tổng hợp
	Từ ghép phân loại

	Bánh kẹo, quà bánh, cầu đường, ruộng đồng, làng xóm, núi non.
	Bánh rán, bánh chưng, bánh dẻo, bánh nướng, đường bộ, đường thủy, làng nghề, núi Tam Đảo.





Bài 2.Điền những từ ghép thích hợp vào những chỗ trong bảng.
	Tiếng để tạo từ ghép
	Từ ghép phân loại
	Từ ghép tổng hợp

	nhà
	nhà ngói
	nhà cửa

	bão
	bão tuyết
	dông bão

	ăn
	ăn dè
	ăn uống

	đen
	đen bóng
	đen tối

	khô
	khô cong
	khô ráo

	học
	học gạo
	học tập



Bài 3.Tìm các từ láy trong đoạn thơ sau.

	Tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn đan ra về
Bước lần theo ngọn tiểu khê



Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nấm đất bên đàng
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
	
-Từ láycó hai tiếng giống nhau ở âm đầu: thơ thẩn
-Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu và vần: tà tà, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu.


3.Củng cố dặn dò:
- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

Luyện toán
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
Giúp HS củng cố về:- Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số. Tìm 1 thành phần cha biết của phép tính.
- Giải bài toán liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu, hiệu và tỉ số, tổng và tỉ số của 2 số đó.
II.ĐỒ dùng dạy học.
	Vở bài tập toán (trang 111)
III.Các hoạt động dạy học:	
A.Kiểm tra bài cũ:  
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu:
2.Hướng dẫn luyện tập:
	Bài 1.
	-HS đọc y/c.

	-Hãy nêu tên của các tỉnh có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều? 
	-Ninh Thuận, Hà Giang, Quảng Bình, Cà Mau.

	Bài 2.Tính.
	

	-Y/c HS nêu quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số.
	
-2 em nhắc lại.

	-Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong 1 biểu thức không có dấu ngoặc đơn?
	

-Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

	
	-Lớp làm vở, 3 em làm bảng.

		
	-NX bài làm của bạn.

	-NX, chữa bài.
	

	Bài 3.Tìm x
	

	-Hãy nêu tên gọi các thành phần trong phép tính?
	a)số bị trừ, số trừ, hiệu
b)số bị chia, số chia, thương

	-Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?
	-Lấy hiệu cộng số trừ.

	-Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?
	-Lấy thương nhân số chia.

	-Y/c HS tự làm bài.
	-Lớp làm vở, 2 em làm bảng.

	 
	-NX bài làm của bạn.

	-Chữa bài và nhận xét.
	

	Bài 4.
	-Đọc đề bài.

	-Bài thuộc dạng toán gì? Hãy nêu cách giải dạng toán đó? 
	
-2 em nêu.

	-Hướng dẫn: Nếu dãy số tự  nhiên liên tiếp là dãy số lẻ thì số ở giữa chính là trung bình cộng của chúng.
	-Suy nghĩ, làm bài.
+Trung bình cộng của ba số là:
198 : 3 = 66
Vì 66 là số ở giữa nên hai số còn lại là: 65 và 67.
Vậy ba số cần tìm là: 65; 66; 67.

	-NX, chốt lời giải đúng.
	





3.Củng cố dặn dò:
- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2015
Buổi sáng:
Tin học

(Giáo viên chuyên ngành soạn - giảng)

Tập đọc
ôn tập và kiểm tra (Tiết 4)
I.Mục tiêu:
1. Ôn luyện về các kiểu câu (câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến)
2. Ôn luyện về trạng ngữ, ý nghĩa của trạng ngữ.
II.ĐỒ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ. Bảng nhóm.
III.Các hoạt động dạy học:
	1.Giới thiệu:

	2.Bài 1, 2: Treo tranh minh hoạ.
-Phát bảng nhóm cho các nhóm.



- GV nhận xét, chốt lời giải:
	- Quan sát tranh, đọc thầm lại truyện, tìm các câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến trong bài.
-Đại diện 1 nhóm dán phiếu và trình bày.

	            Câu hỏi: 	Răng em đau phải không?
            Câu cảm:	Ôi ! Răng đau quá!
		          Bộ răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi!
            Câu khiến:	Em về nhà đi! Nhìn kìa!
            Câu kể:	Các câu còn lại.

	3.Bài 3:Tiến hành tương tự bài 2.
	HS: Đọc bài, tìm trạng ngữ.
- Làm bài vào vở bài tập và lên bảng chữa bài.

	- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
	

	            -Có 1 lần, trong giờ Tập đọc (Trạng ngữ chỉ thời gian)
            -Ngồi trong lớp (Trạng ngữ chỉ nơi chốn)
            -Đã lâu (Trạng ngữ chỉ thời gian)
            -Vì thấy ngượng quá (Trạng ngữ chỉ nguyên nhân)
            -Để khỏi phải đọc bài (Trạng ngữ chỉ mục đích)
            -Để không bao giờ mắc lỗi như vậy nữa (Trạng ngữ chỉ mục đích)


4.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.
Mỹ thuật

(Giáo viên chuyên ngành soạn - giảng)

Toán
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
Giúp HS ôn tập, củng cố về:
- Đọc số, xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong mỗi số.
- Thực hiện các phép tính với số tự nhiên, so sánh 2 phân số.
- Giải toán liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật, các số đo khối lượng.
II.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ:
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Hướng dẫn luyện tập:
	+ Bài 1: Y/c HS đọc số, đồng thời nêu vị trí về giá trị các chữ số 9 trong mỗi số.
-NX và khen ngợi HS.
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm bài.

-4 HS tiếp nối nhau trả lời.

	+ Bài 2:Y/c HS tự đặt tính rồi tính.

-Y/c HS báo cáo kết quả.
	HS: Tự đặt tính rồi tính.
-Đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau.
-Tiếp nối nhau báo cáo kết quả.

	+ Bài 3: Y/c HS so sánh và điền dấu só sánh.


-Chữa bài và y/c HS nói rõ cách so sánh của mình.
	HS: Tự so sánh từng cặp số rồi viết dấu thích hợp vào chỗ trống.


VD: 	; 	

	+ Bài 4:Gọi HS đọc đề bài sau đó y/c HS tự làm bài.
-Chữa bài.
	-Lớp làm vở, 1 em làm bảng nhóm.
-Dán bảng và trình bày.

	
Chiều rộng của thửa ruộng là: 120 x  = 80 (m)
Diện tích của thửa ruộng là: 120 x 80 = 9600 (m2)
Số thóc thu hoạch được là: 50 x (9600 : 100) = 4.800 (kg) hay 48 (tạ)
                                          Đáp số: 48 tạ.

	+ Bài 5: Y/c HS tự làm bài sau đó chữa bài trước lớp.
	-Làm bài và chữa bài.
a) 230 - 23 = 207
b) 680 + 68 = 748


3.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.


Buổi chiều:
Kể chuyện
ôn tập và kiểm tra (Tiết 5)
I.Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
- Nghe thầy, cô đọc, viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ “Nói với em”.
II.ĐỒ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
III.Các hoạt động:
1.Giới thiệu:
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
	-Cho HS lên bốc thăm bài đọc (xem bài 2 - 3 em 1 lượt)
	-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS lên kiểm tra thì tiếp nối 1 HS khác lên bốc thăm theo y/c.
- HS đọc trong SGK (hoặc học thuộc lòng) 1 đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu.

	- GV đặt 1 câu hỏi ở đoạn vừa đọc cho HS trả lời.
	
-Đọc và trả lời câu hỏi.


3.Nghe - viết bài: Nói với em.
	- GV đọc bài thơ 1 lần.

-Nhắm mắt lại, em nhỏ sẽ thấy được điều gì?
-Bài thơ muốn nói lên điều gì?
	HS: Cả lớp theo dõi SGK.
-Nghe được tiếng chim hót, tiếng bà kể chuyện, gặp bà tiên, chú bé đi hài 7 dặm, cô Tấm, cha mẹ.
- Trẻ em sống giữa thế giới của thiên nhiên, thế giới của chuyện cổ tích, giữa tình yêu thương của cha mẹ.
-Tìm các từ khó dễ lẫn và luyện viết.

	- GV đọc từng câu cho HS viết bài. 
	- Gấp SGK, nghe đọc và viết bài vào vở.

	- GV đọc lại bài.
	HS: Soát lỗi chính tả.

	- Thu 5 đến 7 bài để nhận xét.
	


4.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

Luyện tiếng việt
ôn tập về câu
I.Mục tiêu:
Giúp HS:- Củng cố kiến thức về câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến.
	- Củng cố kiến thức về câu kể (Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?) xác định đúng các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trọng ngữ trong từng câu.
II.Chuẩn bị:
	Bảng nhóm
III.Các hoạt động dạy học:
A.Kiểm tra bài cũ: 

B.Bài mới:	
1.Giới thiệu bài: 
2.Nội dung.
	
? Câu hỏi dùng để làm gì?
Dấu hiệu nhận biết?

? Câu kể dùng làm gì?
Dấu hiệu nhận biết?




? Câu cảm dùng làm gì?
Dấu hiệu nhận biết?


? Câu khiến dùng để làm gì?
Dấu hiệu nhận biết.
* Hoạt động 2: Nhóm.
? Hãy nêu những kiểu câu kể.
- GV treo bảng chốt lại.
- Cho học sinh làm nhóm.
- Đại diện lên trình bày.

	- Đọc yêu cầu bài 1.
+ Dùng để hỏi điều chưa biết ví dụ:
+ Dấu chấm hỏi: VD: Nhưng cũng có thế là cháu cóp bài của bạn cháu.
+ Dùng để kể sự việc.
+ Cuối câu có dấu chấm hoặc dấu 2 chấm.
VD: Cô giáo phàn nàn với mẹ của 1 bạn học sinh:
-Cháu nhà chị hôm nay cóp bài kiểm tra của bạn.
Bà mẹ thắc mắc:
Bạn cháu trả lời: …
+ Câu cảm bộc lộ cảm xúc.
+ Trong câu có từ quá! Dấu. Cuối câu có dấu (!)
VD: Thế thì đáng buồn quá!
Không đâu!
+ Dùng để nêu yêu cầu, đề nghị.
+ Trong câu có từ hãy:
VD: Em hãy cho biết đại từ là gì?

2. Đọc yêu cầu bài 2:
	Kiểu câu kể
Ai làm gì? 
           
Ai thế nào?

Ai là gì?
	Vị ngữ                
Trả lời câu làm gì?

Trả lời câu hỏi thế nào?
Trả lời câu hỏi là gì?
	Chủ ngữ.
Trả lời Ai (cái gì, con gì)
Trả lời Ai (cái gì, con gì)
Trả lời Ai (Cái gì, con gì)


* Ai làm gì?
- Cách đây không lâu,/ lãnh đạo … ở nước Anh/ … đúng….
- Ông chủ tịch … thành phố/ tuyên bố … chính tả.
* Ai thế nào?
- Theo quyết định này, … là/ công chức// sẽ bị phạt 1 bảng
- Số công chức trong thành phố// khá đông.
* Ai là gì?
-Đây/ là 1 biện pháp mạnh nhằm giữ gìn … của tiếng Anh


3.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học.

Khoa học

Kiểm tra học kỳ II
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra cuối học kỳ II.
- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành:
1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của nhà trường).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2015
Buổi sáng:
Tập làm văn
ôn tập và kiểm tra (Tiết 6)
I.Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
- Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả hoạt động của con vật.
II.ĐỒ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Tranh minh họa hoạt động của chim bồ câu.
III.Các hoạt động dạy - học:
1.Giới thiệu:
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
	-Cho HS lên bốc thăm bài đọc (xem bài 2 - 3 em 1 lượt)
	-Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS lên kiểm tra thì tiếp nối 1 HS khác lên bốc thăm theo y/c.
- HS đọc trong SGK (hoặc học thuộc lòng) 1 đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu.

	- GV đặt 1 câu hỏi ở đoạn vừa đọc cho HS trả lời.
	
-Đọc và trả lời câu hỏi.


3.Viết đoạn văn tả hoạt động của chim bồ câu:
	-Cho HS quan sát tranh minh hoạ về hoạt động của chim bồ câu.

-Em sẽ miêu tả hoạt động nào của chim bồ câu?
	- Đọc nội dung bài tập, quan sát tranh minh họa bồ câu trong SGK, tranh ảnh về hoạt động của chim bồ câu.
-Tiếp nối nhau trả lời.
+Khi chim bồ câu nhặt thóc.
+Khi đang rỉa lông, rỉa cánh.
+Khi thơ thẩn trên mái nhà.

	+ Chú ý miêu tả những đặc điểm của chim bồ câu, đa ý nghĩ, cảm xúc của mình vào đoạn văn miêu tả.
	

	-Y/c HS tự làm bài.
	- Cả lớp viết đoạn văn.
- Một số HS đọc đoạn văn.

	- Sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng HS.
	


4.Củng cố dặn dò.
	-Củng cố nội dung bài. Nhận xét tiết học. 

Âm nhạc

(Giáo viên chuyên ngành soạn - giảng)

Toán
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
	Giúp HS củng cố về:- Viết số.- Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.
- Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số.
- Giải bài toán có liên quan đến tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó.
- Mối quan hệ giữa hình vuông và hình chữ nhật, hình chữ nhật và hình bình hành.
II.ĐỒ dùng dạy học.
	Bảng nhóm.
III.Các hoạt động dạy - học:
A.Kiểm tra bài cũ:	
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu:
2.Hướng dẫn HS luyện tập:
	+ Bài 1:Y/c HS viết số theo lời đọc.


-Y/c HS đổi vở kiểm tra chéo.
	-Viết theo y/c.
a) 365 847             b) 16 530 464
           c) 105 072 009
-2 em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

	+ Bài 2: Y/c HS tự làm bài.


-NX và chữa bài.
	HS: Tự làm rồi chữa bài miệng trước lớp.
-Cả lớp theo dõi để NX và tự kiểm tra bài mình.

	+ Bài 3: Y/c HS tính giá trị của các biểu thức, khi chữa bài y/c HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính.
	HS: Tự tính rồi chữa bài.






	+ Bài 4: Y/c HS tự làm bài.

-Chữa bài và khen ngợi HS.
	-Lớp làm vở, 1 em làm bảng nhóm.
-Dán bảng và trình bày.

	
	Tổng số phần bằng nhau là:
         4 + 3 = 7 (phần)
Số học sinh gái của lớp đó là:
        (35 : 7) x 4 = 20 (HS)
             Đáp số: 20 HS.

	+ Bài 5: Làm bài theo nhóm.
	HS: Trao đổi ý kiến theo nhóm nhỏ rồi cử đại diện báo cáo kết quả.

	- GV nhận xét, bổ sung.
	


3.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 

Thể dục
Di chuyển tung và bắt bóng
Trò chơi: trao tín gậy
I.Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
	- Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
II.Địa điểm:
	Sân trường, còi, bóng chuyền…
III.Các hoạt động:
	1.Phần mở đầu:

	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
	- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
- Khởi động tại chỗ
- Ôn động tác tay, chân, lưng, bụng

	2.Phần cơ bản:

	a.Di chuyển tung hoặc chuyển và bắt bóng:
	

	- GV gọi 2 HS lên thực hiện.
- GV giải thích để HS nhớ lại cách thực hiện động tác.
	
- Chia tổ tập theo tổ.

	b.Trò chơi vận động:
- GV nêu tên trò chơi.
	
- Chơi thử 1 - 2 lần sau đó chơi thật.

	3.Phần kết thúc:

	- GV hệ thống bài.
	- Đi đều 2 - 4 hàng dọc và hát.
- Ôn 1 số động tác hồi tĩnh.

	- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
	



Buổi chiều:
Luyên từ và câu
ôn tập và Kiểm tra (Đọc hiểu - Luyện từ và câu)
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra định kì cuối học kỳ II.
- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành:
1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của Phòng Giáo dục).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

Luyện toán
Luyện tập chung
I.Mục tiêu:
	Giúp HS củng cố về:- Viết số.- Chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.
- Tính giá trị của biểu thức có chứa phân số.
- Giải bài toán có liên quan đến tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó.
- Mối quan hệ giữa hình vuông và hình chữ nhật, hình chữ nhật và hình bình hành.
II.ĐỒ dùng dạy học.
	Bảng nhóm.
III.Các hoạt động dạy - học:
A.Kiểm tra bài cũ:	
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu:
2.Hướng dẫn HS luyện tập:
	Bài 1.Viết vào ô trống.
	

	-Y/c HS nhắc lại cách đọc số, viết sô tự nhiên có nhiều chữ số.
	
-2 em nhắc lại.

	-Y/c HS làm bài cá nhân.
	-Lớp làm vở, 1 em lên bảng điền.

	
	-NX bài làm của bạn.

	-Chữa bài và NX.
	

	Bài 2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
	

	-Gọi HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ giữa chúng.
	
-2 em nhắc lại.

	-Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 phần.
	
-Đại diện 3 nhóm làm bảng.

	
	-NX bài làm của bạn.

	-NX, chữa bài.
	

	Bài 3.Tính
	

	-Gọi HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong 1 biểu thức.
	
-2 em nhắc lại.

	-Y/c HS làm bài cá nhân.
	-Lớp làm vở, 4 em làm bảng.

	
	-NX bài làm của bạn.

	-NX, chữa bài.
	

	Bài 4.Bài thuộc dạng toán gì? Hãy nêu cách giải dạng toán đó?
	
-Tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

	-Y/c HS tự làm bài.
	-Lớp làm vở, 1 em làm bảng.

	
	Số HS gái là: 40 : (3+5) x 5 = 25(HS)
Số HS trai là: 40 – 25 = 15 (HS)
   Đáp số: gái = 25HS; trai = 15HS.


3.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 

Luyện tiếng việt

ôn tập về văn miêu tả
I.Mục tiêu:
-Giúp HS biết cách xác định đối tượng miêu tả, biết quan sát và lập dàn ý chi tiết; biết lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để viết được bài văn miêu tả con vật hay, sinh động, hấp dẫn.
II.Các hoạt động:
A.Bài cũ: 
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu:	
2.Hướng dẫn phương pháp làm bài:
a)Bước 1.Xác định đối  tượng miêu tả.
	Con vật định miêu tả là con gì? Của ai? Nuôi đã được bao lâu?
b)Bước 2.Quan sát con vật.
	-Quan sát con vật trong môi trường sống của nó. Chú ý về ngoại hình với các đặc điểm tiêu biểu về hình dáng, màu sắc, đường nét.
	-Quan sát các đặc tính bên trong của con vật thể hiện qua tính nết, hành động. Chọn ra những nét thể hiện rõ nhất đặc tính chung của giống loài và những nét mang tính cá thể, riêng biệt của con vật.
	-Nhận xét về mối quan hệ giữa các con vật với môi trường xung quanh và đời sống con người.
c)Bước 3.Lập dàn ý chi tiết, ghi rõ những nội dung cần miêu tả.
d)Bước 4.Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh để phát triển dàn ý thành 1 bài văn tả con vật hoàn chỉnh.
3.Củng cố , dặn dò:
	- Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học. 

Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2015
Buổi sáng:
Thể dục

Tổng kết môn học
I.Mục tiêu:
Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được những sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những học sinh hoàn thành tốt.
II.Địa điểm, phương tiện:
	Trong lớp học.
III.Nội dung và phương pháp:
	1.Phần mở đầu:

	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
	- Vỗ tay, hát.
- Trò chơi.

	2.Phần cơ bản:

	- GV hệ thống lại các nội dung đã học trong năm.
	- 1 số em lên bục thực hành động tác.

	- GV công bố kết quả học tập và tinh thần, thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục.
- Nhắc nhở 1 số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.
- Tuyên dương 1 số tổ, cá nhân có thành tích tốt.
	


	3.Phần kết thúc:

	- Y/c Giữ vệ sinh, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
	- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
- Trò chơi.


	
Tập làm văn
Kiểm tra viết (Chính tả - tập làm văn)
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra cuối học kỳ II.
- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành:
1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của Phòng Giáo dục).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

Toán
Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ ii
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra cuối học kỳ II.
- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành:
1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của Phòng Giáo dục).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

địa lý
kiểm tra định kỳ 
I.Mục tiêu:
- HS làm được bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ II.
	- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
II.Cách tiến hành.
	1.Giáo viên phát đề cho từng học sinh.(Theo đề kiểm tra của nhà trường).
	2.Nhắc nhở học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài.
	3.Không bàn tán, quay cóp, tự mình đọc và làm bài.
	4.Thu bài và nhận xét tiết học.

Buổi chiều:
Luyện toán

Chữa bài kiểm tra
I.Mục tiêu:
-Nhận xét kiến thức, kỹ năng làm bài của HS về các phép tính trên phân số.
-HS rút ra những kiến thức mình nắm chưa vững để có kế hoạch tự ôn luyện thêm.
II.Cách tiến hành:
	1. Trả bài cho từng HS.
	2. Nhận xét những mặt được và chưa được của HS khi làm bài về kiến thức, kĩ năng, cách trình bày, chữ viết…
	3.Nhận ra những tồn tại của mình để khắc phục.
I.Mục tiêu:
-Nhận xét kiến thức, kỹ năng làm bài của HS về các phép tính trên phân số.
-HS rút ra những kiến thức mình nắm chưa vững để có kế hoạch tự ôn luyện thêm.
II.Cách tiến hành:
	1. Trả bài cho từng HS.
	2. Nhận xét những mặt được và chưa được của HS khi làm bài về kiến thức, kĩ năng, cách trình bày, chữ viết…
	3.Nhận ra những tồn tại của mình để khắc phục.

TiÕng Anh

(Giáo viên chuyên ngành soạn - giảng)

Hoạt động tập thể

Sơ kết học kì II
I.Mục tiêu:
	-Đánh giá việc thực hiện nề nếp và học tập trong tuần của HS. 
	-Rèn luyện tinh thần và ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.
- Thông báo kết quả học tập cho HS.
II.Néi dung:
1.Nhận xét việc thực hiện nề nếp và học tập trong tuần.
	-Nề nếp: Đi học đầy đủ, đúng giờ.  
	-Xếp hàng ra, vào lớp nhanh; hát đầu giờ và giữa giờ đều, to, rõ ràng.
	-Vệ sinh lớp học và sân trường sạch sẽ. Lao động tích cực.
	-Học tập: Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. 
	-Tồn tại: Nhiều bạn chưa chăm học, chưa tự giác học tập.
2.Thông báo kết quả học tập.
	-GV thông báo từng môn học và đánh giá xếp loại đối với từng HS.
	-HS lắng nghe và ghi vào sổ liên lạc.






	Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông
Hotline: 0902196677
	Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/
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